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Hoặc 1 plexiform neurofibroma, hoặc ít nhất 2 
neurofibroma bất kỳ vị trí nào. 

ít nhất có 2 nốt Lisch (hamartome pigmentés de 
l’iris) 

Tàng nhang ở vùng nách và bẹn 
U thần kinh đệm dây thị giác 
Có bà con trước 1 thế hệ mắc bệnh NF 1 
Tổn thương xương đặc trưng (khớp giả xương dài, 

loạn sản xương bướm, gù cột sống cổ). 
Trong thông báo này bệnh nhân có u tế bào 

schwann dây VIII hai bên, đủ tiêu chuẩn chẩn đoán 
NF 2; ngoài ra có nhiều u màng não nhiều ví trí màng 
cứng trong sọ, là dấu hiệu thường gặp trong NF 2. Có 
thể chẩn đoán phân biệt với u tế bào schwann nhiều 
vị trí, hay u màng não nhiều vị trí, vì ở bệnh nhân này 
vừa có u tế bào schwann và u màng não nhiều vị trí.  

NF 2 kết hợp u tế bào schwann được xếp phân độ 
I theo tổ chức y tế thế giới. 

Các dấu hiệu hình ảnh chỉ có thể gợi ý u màng 
não ác tính (ngấm thuốc cản quang không đồng đều, 
không ngấm thuốc cản quang vùng trung tâm, không 
có vôi hoá, bờ không rõ, bờ nhiều thuỳ, đường kính 
thẳng góc với vòm sọ hay liềm não lớn hơn đường 
kính mặt bám của u…) không thấy ở bệnh nhân này 
ngoại trừ chỉ mỗi dấu hiệu tiêu xương sọ. 

Chẩn đoán hình ảnh không phân biệt được u xơ 
thần kinh (neurofibroma) và u tế bào schwann 
(Schwannoma), nên cả hai loại được gọi chung là u 
bao thần kinh (nerve sheath tumors) hay u thần kinh 
(neurinoma). Về giải phẫu bệnh u tế bào schwann có 
nguồn gốc từ tế bào schwann bao quanh dây thần kinh 
(có thể phẫu thuật bóc tách khỏi dây thần kinh), u xơ 
thần kinh có nguồn gốc từ các tế bào schwann và các 
tế bào tạo xơ. Khác với u tế bào schwann thường đơn 
độc, u xơ thần kinh thường xuất hiện nhiều.  

Để khám xét hiệu quả các dây thần kinh sọ não, 
cần hình ảnh cộng hưởng từ chất lượng tốt vùng nền 
sọ, đặc biệt trên mặt phẳng coronal xung T1 có tiêm 
gadolinium. 

Bệnh nhân bị bệnh u xơ thần kinh (NF) cần được 
theo dõi. Bệnh nhân này tử vong trong tình trạng tăng 
áp nội sọ mạnh và suy kiệt, nhưng không có bằng 
chứng chính xác về nguyên nhân tử vong, do không 
có sự theo dõi và can thiệp về y tế.  

Tóm lại: nhân ca bệnh này chúng tôi thấy rằng 
bệnh lý NF tuy có tỉ lệ mắc bệnh không phải là hiếm ở 
trẻ em, nhưng thường chưa được gia đình và xã hội 
quan tâm phát hiện sớm ở tuổi thiếu niên, khi mới có 
biểu hiện triệu chứng đầu tiên như giảm thính lực, tổn 
thương da, mắt; nhằm có thể điều trị tích cực, cải 
thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Cần phải 
khám các thành viên trong gia đình, khám nhiều 
chuyên khoa, đặc biệt là chẩn đoán hình ảnh, để 
chẩn đoán và có thể tổng kê đầy đủ các thương tổn 
nhiều cơ quan.  
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tình hình sử dụng bao cao su và thuốc viên tránh thai 

của khách hàng thực hiện kế hoạch hoá gia đình  
tại 3 tỉnh Bắc Giang, Thanh Hoá, Kiên Giang (2006-2008) 

 
Lê Văn Bào, Phạm Văn Thao  

Học viện Quân y 
Tóm tắt 
Phân tích tình hình sử dụng bao cao su (BCS) và 

thuốc viên tránh thai của khách hàng (KH) thực hiện 
kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) tại 3 tỉnh Bắc Giang, 
Thanh Hoá, Kiên Giang (2006 - 2008), cho thấy: 

- Đối với KH sử dụng BCS tỷ lệ bỏ cuộc là 4,1% 
KH ở TT và 5,8% KH ở NT, lý do bỏ cuộc: sử dụng 
các BPTT khác, ngại đi mua, giảm khoái cảm… 

- Đối với KH sử dụng thuốc viên tránh thai tỷ lệ bỏ 
cuộc là 6,9% KH ở TT và 8,1% KH ở NT, lý do bỏ 

cuộc là: sử dụng BPTT khác, muốn có thêm con, sợ 
ảnh hưởng đến sức khoẻ… 

- Đại đa số (86,0% - 96,6%) khách hàng sử dụng 
BCS và thuốc viên tránh thai với mục đích tránh thai, 
tiếp theo là với mục đích phòng các bệnh STD đối với 
BCS và điều hoà kinh nguyệt đối với thuốc viên tránh 
thai. 

- Nguồn cung cấp BCS và thuốc viên TT cho KH 
chủ yếu là từ CTV dân số tiếp theo là mua ở hiệu 
thuốc và được cán bộ y tế cấp.  
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Từ khoá: Bao cao su, thuốc viên tránh thai, kế 
hoạch hoá gia đình. 

Summary 
The investigation using interviewing method for 

the clients in three provinces (Bacgiang, Thanhhoa, 
Kiengiang), the results showed that:  

- The rates of stop using condoms were 4.1% 
clients in the urban and 5.8% clients in the rural; for 
pills were relatively 6.9% and 8.1%. Reasons for 
these were mostly using other contraceptives, 
uncomfortable (for condoms) and using other 
contraceptives, wanting a child (for pills).  

- Most clients (86.0% - 96.6%) used condoms and 
pills to prevent pregnancy. Other aims were to 
prevent STDs (for using condoms) and menstrual 
regulation (for using pills) etc.  

- Condoms for clients’ current use were provided 
from some sources. The most provider is population 
staff, the rates are 67.6% in the urban and 84.4% in 
the rural. Other sources were pharmacies and 
commune health stations.  

Keywords: condoms, pills to prevent pregnancy. 
Đặt vấn đề 
Trong thời gian qua, Chương trình DS-KHHGĐ ở 

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi 
bật nhất là giảm mức sinh và khống chế quy mô dân 
số. Việc thống kê, khảo sát tình hình sử dụng các 
biện pháp tránh thai (BPTT) là việc làm rất cần thiết, 
có ý nghĩa thực tiễn và khoa học, làm căn cứ để đề 
xuất các giải pháp khuyến khích khách hàng sử dụng 
và đa dạng hóa các BPTT. 

Năm 2009, Tổng cục Dân số-KHHGĐ và Học viện 
Quân y đã tiến hành nghiên cứu: “Đánh giá tình hình 
sử dụng thuốc viên, bao cao su và khả năng đáp ứng 
nhu cầu phương tiện tránh thai ở các cấp”. Chúng tôi 

trích đăng kết quả nghiên cứu về tình hình sử dụng 
BCS và thuốc viên tránh thai của khách hàng thực 
hiện KHHGĐ tại 3 tỉnh Bắc Giang, Thanh Hoá, Kiên 
Giang từ năm 2006-2008. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Khách hàng sử dụng BCS, thuốc viên tránh thai từ 

2006 - 2008. 
2. Chất liệu nghiên cứu. 
Các tài liệu về DS-KHHGĐ, các báo cáo tổng kết, 

báo cáo chuyên đề của cơ quan DS-KHHGĐ các địa 
phương, sổ sách thống kê về tình hình sử dụng BCS, 
thuốc viên tránh thai của KH. 

3. Thời gian nghiên cứu. Tháng 1- 7/2009 
4. Phương pháp nghiên cứu. 
`Phỏng vấn khách hàng bằng bảng hỏi, gồm: 

khách hàng sử dụng BCS, khách hàng sử dụng thuốc 
viên tránh thai (2006-2008).  

Kết quả nghiên cứu và bàn luận 
1. Tình hình sử dụng bao cao su của khách 

hàng tại thời điểm điều tra 
Bảng 1. Tỷ lệ khách hàng hiện đang sử dụng bao 

cao su 
Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Bắc Giang Thanh Hoá Kiên Giang Chung 
Nội 

dung 
TT 
(n= 
186) 

NT 
(n= 
196) 

TT 
(n= 
190) 

NT 
(n= 
195) 

TT 
(n= 
187) 

NT 
(n= 
199) 

TT 
(n= 
563) 

NT 
(n= 
590) 

Có 95,7 100 98,9 96,4 93,0 86,4 95,9 94,2 
Không 4,3 0 1,1 3,6 7,0 13,6 4,1 5,8 

Trong tổng số KH đã từng sử dụng BCS trong 2 
năm qua, hiện có 95,9% KH ở TT và 94,2% KH ở NT 
vẫn đang sử dụng BCS. Tỷ lệ bỏ cuộc đối với KH ở 
TT là 4,1% và KH ở NT là 5,8%. 

 
 
Bảng 2. Lý do khách hàng hiện nay vẫn đang sử dụng bao cao su, nguồn cung cấp. 
Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Bắc Giang Thanh Hoá Kiên Giang Chung 
Nội dung TT 

(n=178) 
NT 

(n=196) 
TT 

(n=188) 
NT 

(n=188) 
TT 

(n=174) 
NT 

(n=172) 
TT 

(n=540) 
NT 

(n=556) 
Lý do 

Tránh thai 94,4 96,9 96,3 97,3 97,1 95,3 95,9 96,6 
Phòng bệnh STD 49,4 36,7 6,4 9,6 72,0 22,7 41,7 23,2 

Phòng lây HIV 48,3 4,1 0 6,9 48,3 19,8 31,5 9,9 
Khác 0 1,0 0 1,1 1,1 0 0,4 0,7 

Nguồn cung cấp 
Mua ở hiệu thuốc 18,0 0 23,4 35,1 16,1 3,5 19,3 12,9 

CBYT cấp 19,1 2,0 1,1 3,7 20,7 4,1 13,3 3,2 
CTVDS cấp 62,9 98,0 75,5 62,8 63,8 92,4 67,6 84,4 

 
KH hiện vẫn đang sử dụng BCS có nhiều lý do khác nhau: chiếm tỷ lệ cao nhất là tránh thai (95,9% KH ở 

TT và 96,6% KH ở NT); tiếp theo là phòng bệnh STD (41,7% KH ở TT và 23,2% KH ở NT); phòng lây nhiễm 
HIV (31,5% KH ở TT và 9,9% KH ở NT); các lý do khác chiếm tỷ lệ thấp.  

Nguồn cung cấp BCS cho KH hiện đang sử dụng: chủ yếu do cộng tác viên dân số (67,6% KH ở TT và 
84,4% KH ở NT); tiếp theo là do KH tự mua ở hiệu thuốc (19,3% KH ở TT và 12,9 % KH ở NT); được cán bộ y 
tế cấp (13,3% KH ở TT và 3,2% KH ở NT). 
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Bảng 3. Lý do khách hàng hiện không sử dụng bao cao su 
Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Bắc Giang Thanh Hoá Kiên Giang Chung Lý do 
TT (n=8) NT (n=0) TT (n=2) NT (n=7) TT (n=13) NT (n=27) TT (n=23) NT (n=34) 

Sử dụng BP khác 5/8 0 2/2 5/7 38,5 77,8 56,5 73,5 
Ngại đi mua 4/8 0 0 0 7,7 0 21,7 0 

Giảm khoái cảm 0 0 0 1/7 23,1 0 13,0 2,9 
Bất tiện 0 0 0 1/7 31,0 22,0 17,0 21,0 
Khác 0 0 0 0 0 22,2 0 17,6 

Không biết 2/8 0 0 0 15,0 4,0 17,0 3,0 
Lý do KH hiện không sử dụng BCS khá phong phú: sử dụng BPTT khác (56,5% KH ở TT và 73,5% KH ở 

NT); ngại đi mua (21,7% KH ở TT); giảm khoái cảm (13,0% KH ở TT và 2,9% KH ở NT); bất tiện (17,0% KH ở 
TT và 21,0% KH ở NT); các lý do khác (17,6% KH ở NT)… 

2. Tình hình sử dụng thuốc viên tránh thai của khách hàng tại thời điểm điều tra. 
Bảng 4. Tỷ lệ khách hàng hiện đang sử dụng thuốc viên tránh thai.  
Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Bắc Giang Thanh Hoá Kiên Giang Chung Nội dung 
TT (n=184) NT (n=200) TT (n=189) NT (n=189) TT (n=190) NT (n=194) TT (n=563) NT (n=583) 

Có 89,1 99,0 95,2 97,4 94,7 79,4 93,1 91,9 
Không 10,9 1,0 4,8 2,6 5,3 20,6 6,9 8,1 
Trong số KH đã từng sử dụng thuốc viên tránh thai trong 2 năm qua, tỷ lệ KH hiện vẫn đang sử dụng thuốc 

viên tránh thai là 93,1% KH ở TT và 91,9% KH ở NT, Còn lại 6,9% KH ở TT và 8,1% KH ở NT hiện không sử 
dụng thuốc viên tránh thai. 

Bảng 5. Thực trạng khách hàng hiện đang sử dụng thuốc viên tránh thai 
Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Bắc Giang Thanh Hoá Kiên Giang Chung Nội dung 
TT (n=164) NT (n=198) TT (n=180) NT (n=184) TT (n=180) NT (n=154) TT (n=524) NT (n=536) 

Lý do 
Tránh thai 93,9 94,9 99,4 98,4 97,2 96,8 90,4 86,0 

Điều hoà kinh nguyệt 20,7 26,3 0 3,3 10,6 14,3 9,4 13,3 
Khác 0 1,0 0,6 0 0 1,2 0,2 0,7 

Nguồn cung cấp 
Mua ở hiệu thuốc 12,2 6,1 1,1 1,1 16,1 11,0 9,7 5,8 

Cán bộ y tế 7,3 3,0 0,6 0 40,6 28,6 16,4 9,3 
CTV DS 79,3 90,9 97,8 98,9 43,3 59,7 73,3 84,7 

Không nhớ 1,2 0 0,6 0 0 0,6 0,6 0,2 
Tuyệt đại đa số (90,4% KH ở TT và 86,0% KH ở NT) sử dụng thuốc viên tránh thai với lý do tránh thai, tiếp 

theo là với lý do điều hoà kinh nguyệt (9,4% KH ở TT và 13,3% KH ở NT), các lý do khác chỉ chiếm 0,5% KH ở 
NT. 

Nguồn cung cấp thuốc viên tránh thai cho KH đang sử dụng: chiếm tỷ lệ cao nhất là do CTV DS cấp (73,3% 
KH ở TT và 84,7% KH ở NT), tiếp theo là cán bộ y tế cấp (16,4% KH ở TT và 9,3% KH ở NT), KH tự mua ở hiệu 
thuốc (9,7% KH ở TT và 5,8% KH ở NT), có một tỷ lệ nhất định KH không nhớ nguồn cung cấp thuốc viên tránh 
thai đang sử dụng (0,6% KH ở TT và 0,2% KH ở NT). 

Bảng 6. Lý do khách hàng hiện không còn sử dụng thuốc viên tránh thai 
Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Bắc Giang Thanh Hoá Kiên Giang Chung Lý do 
TT (n=20) NT (n=2) TT (n=9) NT (n=5) TT (n=10) NT (n=40) TT (n=39) NT (n=47) 

Sử dụng BPTT khác 60,0 0 5/9 2/5 70,0 42,5 60,0 40,3 
Muốn có thêm con 40,0 0 1/9 0 10,0 42,5 25,0 36,2 
Sợ ảnh hưởng SK 0 0 0 0 10,0 10,0 5,0 8,5 
Khác, không biết 0 2/2 3/9 3/5 10,0 5,0 10,0 15,0 

 
 
Có nhiều lý do KH không sử dụng thuốc viên tránh 

thai trong lần gần đây nhất: chiếm tỷ lệ cao nhất là sử 
dụng BPTT khác (60,0% KH ở TT và 40,3% KH ở 
NT), tiếp theo là muốn có thêm con (25,0% KH ở TT 
và 36,2% KH ở NT), sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ 
(5,0% KH ở TT và 8,5% KH ở NT)... 

Kết luận 
- Đối với KH sử dụng BCS tỷ lệ bỏ cuộc là 4,1% 

KH ở TT và 5,8% KH ở NT, lý do bỏ cuộc: sử dụng 
các BPTT khác, ngại đi mua, giảm khoái cảm… 

- Đối với KH sử dụng thuốc viên tránh thai tỷ lệ bỏ 
cuộc là 6,9% KH ở TT và 8,1% KH ở NT, lý do bỏ 
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cuộc là: sử dụng BPTT khác, muốn có thêm con, sợ 
ảnh hưởng đến sức khoẻ… 

- Đại đa số (86,0% - 96,6%) khách hàng sử dụng 
BCS và thuốc viên tránh thai với mục đích tránh thai, 
tiếp theo là với mục đích phòng các bệnh STD đối với 
BCS và điều hoà kinh nguyệt đối với thuốc viên tránh 
thai. 

- Nguồn cung cấp BCS và thuốc viên TT cho KH 
chủ yếu là từ CTV dân số  tiếp theo là mua ở hiệu 
thuốc và được cán bộ y tế cấp.  

Tài liệu tham khảo 
1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2008), “Kết luận 

về tình hình thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch 
hoá gia đình và một số giải pháp cấp bách”, Thông 

báo số 160 - TB/TW ngày 04/6/2008, Tạp chí Dân số 
và phát triển số 6/2008. 

2. Uỷ ban DSGDTE (2004), Kỷ yếu Hội thảo quốc 
gia An ninh hàng hoá PTTT của Việt Nam giai đọan 
2006-2015, tháng 12/2004. 

3. Uỷ ban DSGĐTE (2004), Báo cáo kết quả khảo 
sát thực trạng quản lý hậu cần PTTT tuyến tỉnh, 
huyện.  

4. Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ (2000), Chiến 
lược dân số Việt Nam 2001-2010. 

5. Vụ Dân số - Tổng cục DS-KHHGĐ (2008), Báo 
cáo thống kê tình hình cung cấp PTTT hàng năm, 
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“Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống HIV/AIDS  

của nam thanh niên 15 -24 tuổi  
tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh năm 2005” 

 
Nguyễn Hồng Sơn 
Vụ Tổ chức Cán bộ 

TÓM tắT 
Tiến hành phỏng vấn bằng đĩa CD qua tai nghe và 

lấy máu xét nghiệm HIV của 637 nam thanh niên 15-
24 tuổi tại một phường của Thành phố Hạ Long năm 
2005. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ nhiễm HIV của nam 
thanh niên 15-24 tuổi là 0,6%; có 78,9% biết chính 
xác 3 biện pháp chủ yếu phòng chống HIV/AIDS, 
21,6% cho rằng muỗi đốt, 10,1% cho rằng ăn chung 
có thể làm lây nhiễm HIV; có 3,3% đã từng sử dụng 
ma tuý, 1,1% đã từng TCMT. Cách sử dụng ma túy 
hiện nay chủ yếu vẫn là tiêm chích ma túy; có 31,0% 
đã từng QHTD, 19,7% có QHTD trước hôn nhân, 47,6% 
nam thanh niên đã từng sử dụng ma tuý đã từng có 
quan hệ tình dục. Tỷ lệ sử dụng BCS trong lần QHTD 
gần đây nhất với gái mại dâm là 81% với bạn tình bất 
chợt là 54,8%) với vợ, người yêu là 56,2%; chỉ có 
23,7% đã từng xét nghiệm HIV tự nguyện. 

Từ khoá: HIV, bao cao su, quan hệ tình dục. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
HIV/AIDS đã và đang trở thành đại dịch nguy 

hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ nhân 
dân, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn 
hoá, trật tự và an toàn xã hội. Một trong những đối 
tượng chịu hậu quả nặng nề của đại dịch HIV/AIDS là 
thanh niên 15-24 tuổi với 58,6% số người nhiễm HIV 
được phát hiện là dưới 30 tuổi. Tỷ lệ nhiễm HIV chung 
cho quần thể thanh niên từ 15 -24 tuổi trong toàn 
quốc ước tính là 0,3% vào năm 2008 [2].  

Quảng Ninh là tỉnh biên giới phía đông bắc của 
Việt Nam, giáp Trung Quốc. Dân số của Quảng Ninh 
khoảng 1 triệu người, với diện tích là 610 km2, bao 
gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 11 huyện. Ca nhiễm HIV 
đầu tiên được phát hiện tại Quảng Ninh vào năm 
1994 ở gái mại dâm nhưng tính đến ngày 31/3/2005 

số nhiễm HIV luỹ tích lên tới 11.140 người [1], đứng 
đầu trong toàn quốc về tỷ lệ nhiễm HIV trên 100000 
dân (606,7/100000 dân) [1][5]. Nhiễm HIV được phát 
hiện thấy trên cả 14 huyện, thị xã trong tỉnh, nhưng tập 
trung chủ yếu tại thành phố Hạ Long và thị xã Cẩm 
Phả. Chỉ riêng thành phố Hạ Long đã chiếm gần một 
nửa số ca nhiễm HIV của cả tỉnh. Nam giới chiếm 91% 
số người nhiễm HIV được báo cáo. Đa số những người 
nhiễm HIV thuộc lứa tuổi trẻ: 60,7% ở lứa tuổi 20 - 29 
tuổi và 20,9% ở lứa tuổi 30 - 39 tuổi. Khoảng 73% số 
người nhiễm HIV được phát hiện đã từng TCMT. Kết 
quả của chương trình giám sát trọng điểm HIV cho thấy 
tỷ lệ hiện nhiễm HIV của những người nghiện chích ma 
tuý tăng lên từ 0% năm 1996 lên 65,9 % năm 1998 và 
lên đến 76% năm 2004. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong 
thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự tăng cao từ 
1,2% năm 1998 đến 5,0% năm 1999 và 5,6% năm 
2001[1]. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là xác định: 
Tỷ lệ nhiễm HIV và kiến thức, thái độ, hành vi liên 
quan đến nhiễm HIV/AIDS của nam thanh niên 15 -
24 tuổi tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
năm 2005”  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Là toàn bộ nam thanh niên từ 15-24 tuổi với tiêu 

chuẩn: Sinh trong khoảng từ ngày 01/01/1981 đến 
30/12/1990, hiện đang sống trên địa bàn phường tại thời 
điểm điều tra và tình nguyện tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ: các nam thanh niên bị khuyết 
tật điếc, câm, mù. 

2. Thời gian nghiên cứu. 
Tháng 12 năm 2005. 


